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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tăng huyết áp (THA) là bệnh phổ biến trên Thế giới, là nguyên nhân gây 

tàn phế và tử vong hàng đầu đối với những người lớn tuổi ở các nước phát triển, 

đặc biệt là các nước Âu, Mỹ. ở Việt Nam bệnh có xu hướng tăng lên rõ rệt và 

thực sự trở thành bệnh xã hội đáng lo ngại. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khoẻ, làm giảm sức lao động, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tăng gánh 

nặng cho gia đình và xã hội. Tại Việt Nam bệnh tăng huyết áp tăng nhanh trong 

30 năm qua, theo điều tra dịch tễ học của Viện Tim mạch học Việt Nam năm 

1961 tỷ lệ tăng huyết áp là 1% [25], năm 1966 Phạm Khuê và cộng sự đã điều tra 

thì tỷ lệ là 9,1% [11], năm 1989 theo điều tra của Viện Tim mạch học Việt Nam 

tỷ lệ là 5,2 % [7], năm 1999 tỷ lệ tăng huyết áp đã là 16.09% [9]. 

Khi huyết áp động mạch tăng tim phải bóp mạnh để thắng một áp lực cao ở 

hệ thống mạch máu ngoại biên, gọi là hiện tượng tim “gắng sức”. Quá trình gắng 

sức này xảy ra âm thầm và liên tục dẫn đến sự phì đại của các tế bào cơ tim. 

Ngược lại, các mạch máu của tim lại bị co hẹp và không phát triển để kịp đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy cho cơ tim, đưa đến tình trạng 

thiếu máu cơ tim, gây ra một loạt hậu quả. Để xác định giai đoạn bệnh, các biến 

chứng có thể xảy ra giúp phòng và điều trị bệnh, ngành tim mạch phải sử dụng 

nhiều biện pháp trong đó phải kể đến một số kỹ thuật thăm dò chức năng chảy 

máu và không chảy máu với máy móc ngày càng hiện đại, chính xác kết quả 

nhanh, cung cấp các thông tin đáng tin cậy, trong đó các chuyển đạo ghi được của 

máy điện tâm đồ, cho ta xác định được dấu hiệu của suy vành, nhồi máu cơ tim, 

các biến đổi của quá trình khử cực, tái cực, tăng gánh và dày thất [15]... 

Huyết áp tăng làm lưu lượng máu qua thận tăng lên và lưu lượng lọc tăng 

lên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ra những tổn thương ở thận. Các tổn 

thương thận xuất hiện chậm hơn và cũng kín đáo hơn, thường chỉ bộc lộ ở giai 

đoạn cuối của bệnh. Ngay giai đoạn đầu người ta đã thấy giảm cung lượng thận, 

nhưng độ lọc cầu thận vẫn giữ được do có cơ chế bù trừ. Về lâu dài, khi tổn 

thương xơ các mạch thận phát triển, thận bị teo nhỏ thì suy thận mới thấy rõ [10]. 
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Nhiều nghiên cứu gần đây nhấn mạnh là phải xác định được tình trạng này càng 

sớm càng tốt để áp dụng các biện pháp điều trị thích hợp, trong đó nghiên cứu về 

sự bài tiết lượng nhỏ albumin nước tiểu hay còn gọi là "microalbumin niệu" 

(microalbuminuria: MAU) được nhiều nhà nghiên cứu nhận định là một yếu tố 

đánh giá sớm tình trạng tổn thương cầu thận. Thuật ngữ MAU lần đầu tiên được 

Viberti và cộng sự sử dụng trong một nghiên cứu giá trị tiên lượng của tình trạng 

tăng nhẹ mức bài xuất albumin (alb) trong nước tiểu ở bệnh nhân đái tháo đường 

phụ thuộc Insulin [34]. Xuất hiện MAU được các tác giả thống nhất là bệnh nhân 

cần điều trị tích cực với hy vọng làm chậm hay ngăn tiến triển sang giai đoạn tổn 

thương tiếp theo [24]. Đã có nhiều công trình nghiên cứu microalbumin niệu ở 

người đái tháo đường, nhưng microalbumin niệu ở bệnh nhân THA có những 

biến đổi như thế nào thì cũng chưa được nhiều tác giả đi sâu nghiên cứu, do vậy 

chúng tôi tiến hành "Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và 

microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại Ban Bảo vệ sức khoẻ 

huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu: 

1. Đánh gi  ̧những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ ở những người tăng huyết ̧ p 

2. Tìm hiểu tình trạng xuất hiện microalbumin niệu ở những người ẗ ng 

huyết ̧ p. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1. Định nghĩa, phân loại, cơ chế bệnh sinh và tình hình tăng huyết áp 

1.1.1. Khái niệm về huyết áp 

 Huyết áp là áp lực máu trong động mạch, áp lực máu do tim co bóp đẩy 

mạnh từ thất trái vào hệ động mạch, tại đây nhờ lực co bóp của thành mạch làm 

cho máu được lưu thông tới các cơ quan. Khi tim co bóp tống máu, áp lực trong 

động mạch là lớn nhất gọi là huyết áp tâm thu. Thời kỳ tim giãn ra, áp lực đó ở 

mức thấp nhất gọi là huyết áp tâm trương. Huyết áp giúp cho máu lưu thông 

trong lòng mạch để vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng đến các tế bào, duy 

trì hoạt động sống của cơ thể. Khi huyết áp tăng, chức năng này bị ảnh hưởng 

gây nên một số biến chứng nguy hiểm [35]. 

* Định nghĩa về tăng huyết áp 

 Theo Liên uỷ ban Quốc gia về dự phòng, phát hiện, đánh giá và điều trị 

tăng huyết áp năm 1997 ( JNC VI ) đã đưa ra định nghĩa về tăng huyết áp: 

"Tăng huyết áp được xác định khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 

140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 90 mmHg hoặc 

đang sử dụng thuốc chống tăng huyết áp" [53]. 

1.1.2. Phân loại 

Bảng 1.1. Phân loại tăng huyết áp ( theo JNC VI )  

Mức độ 
HA tâm thu 

(mmHg) 

HA tâm trương 

(mmHg) 

Tối ưu <120 <80 

Bình thường <130 <85 

Bình thường cao 130-139 85-89 

Tăng huyết áp giai đoạn I 140-159 90-99 

Tăng huyết áp giai đoạn II 160-179 100-109 

Tăng huyết áp giai đoạn III 180 110 
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 Với hai lần đo, khi huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương cho các giá trị 

khác nhau thì mức độ THA được xác định ở kết quả đo có huyết áp cao nhất 

[9], [49]. 

Đến năm 1999, để hoà hợp với phân loại của JNC VI. Hội tăng huyết áp 

thế giới ISH (International Society of Hypertension) đã đưa ra cách phân loại 

THA mới: Họ chọn từ ''độ'' thay cho từ ''giai đoạn'', vì từ ''giai đoạn'' chỉ sự 

tiến triển theo thời gian, do đó không phù hợp cho phân độ. 

Bảng l.2. Phân loại mức huyết áp theo WHO/ISH 1999  

Loại HATT (mmHg) HATTr (mmHg) 

Tối ưu <120 <80 

Bình thường <130 <85 

Bình thường cao 130-139 85-89 

THA ĐỘ I 140-159 90-99 

THA ĐỘ II 160-179 100-109 

THA ĐỘ III 180  110 

THA tâm thu đơn thuần 140 < 90 

THA tâm trương đơn thuần <140 90 

Phân nhóm giới hạn 140-145 < 90 

Khi huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương rơi vào hai độ khác nhau 

thì độ nào cao hơn sẽ được chọn [17]. 

* Cách phân loại tăng huyết áp ở Việt Nam  

Theo đề nghị của Phạm Gia Khải và cộng sự thì ở Việt Nam cả hai cách đều 

có thể áp dụng và khi dùng cách nào chúng ta phải ghi rõ. Tuy nhiên JNC VI ngày 

càng có giá trị thực tế khi các yếu tố nguy cơ đối với bệnh THA đang gia tăng như: 

xơ vữa động mạch, đái tháo đường, hút thuốc lá, tuổi đời kéo dài...[18]. 


